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Mối liên hệ giữa các yếu tố nhân khẩu học - xã hội
và tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở Việt Nam

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xem xét những yếu tố
nhân khẩu học - xã hội có mối liên hệ với tử vong trẻ em dưíi 1
tuổi ở Việt Nam như thế nào thông qua việc sử dụng số liệu cấp
tỉnh/ thành phố của một số cuộc Điều tra quốc gia. Kết quả phân
tích cho thấy tuổi kết hôn trung bình lần đầu phụ nữ càng cao,
tỷ lệ biết chữ của phụ nữ trên 14 tuổi càng tăng thì tỷ lệ tử vong
trẻ em dưíi 1 tuổi có xu hưíng càng giảm. Ngưîc lại, tổng tỷ suất
sinh của phụ nữ càng cao thì tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi càng
cao. Kết quả phân tích làm nổi bật nhu cầu cần tập trung đầu tư
nhiều hơn cho ngưêi nghèo tiếp cận với các dịch vụ y tế nhằm cải
thiện chất lưîng cuộc sống bởi vì có mối liên hệ giữa tỷ lệ hộ
nghèo và tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi. Cuối cùng, tỷ lệ trẻ em
dưíi 1 tuổi tử vong cao hơn ở những tỉnh có tỷ lệ dân tộc thiểu số
cao hơn. Điều này có thể là do phong tục tập quán, niềm tin đóng
vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em nói chung và
tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi nói riêng. 

Từ khóa: Trẻ em; Tử vong trẻ em; IMR; Sức khỏe trẻ em.

1. Đặt vấn đề

Tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi là chỉ số đầu ra và là một trong những thưíc
đo đặc biệt về tình hình chăm sóc sức khỏe ở một quốc gia bởi vì trẻ em
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rất nhạy cảm với các điều kiện vệ sinh nghèo nàn, suy dinh dưìng, hoặc
thiếu sự chăm sóc sức khỏe của cha mẹ. Việc giảm số trẻ em dưíi 1 tuổi
tử vong còng thưêng ®ưîc xem là cách hiệu quả nhất để tăng tuổi thọ bình
quân từ khi sinh. Do đó, những hoạt động cụ thể chăm sóc sức khỏe để
giảm tử vong trẻ em sẽ có tác dụng lâu dài, dẫn đến những kết quả tốt hơn
vÒ dinh dưìng, giáo dục và sức khỏe sau này (Nhóm hành động chống đói
nghèo, 2002).

Dựa trên các số liệu từ Niên giám Thống kê hàng năm và nguồn số liệu
của các cuộc điều tra quốc gia về dân số và nhà ở, bài viết xem xét tình
trạng tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở Việt Nam khoảng hơn 1 thập kỷ trở lại
đây, cũng như phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố nhân khẩu học - xã
hội và tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở Việt Nam. 

Tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi (IMR) ®ưîc tính dựa trên số trẻ em
dưíi 1 tuổi tử vong trên 1000 trẻ em sinh sống trong thời kỳ nghiên cứu,
thưêng là một năm. Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình
thời điểm 1/4/2013 (gọi tắt là Điều tra biến động dân số) đã ưíc tính IMR
cho tất cả 63 tỉnh/ thành phố, các vùng địa lý, thành thị và nông thôn. Để
xác định mối liên hệ giữa các yếu tố nhân khẩu - xã hội và tử vong trẻ em
dưíi 1 tuổi nghiên cứu sử dụng nguồn số liệu của Điều tra biến động dân
số cùng với Niên giám thống kê năm 2013 và Tổng điều tra dân số và nhà
ở Việt Nam năm 2009 để phân tích. Những nguồn số liệu này cung cấp
thông tin ở cấp tỉnh/ thành phố về các chỉ tiêu như: tuổi kết hôn trung bình
lần đầu (SMAM) của phụ nữ, tổng tỷ suất sinh (TFR), tỷ lệ biết đọc biết
viết (biết chữ) của phụ nữ từ 15 tuổi trở lên, tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ dân tộc
thiểu số.

2. Thực trạng tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở Việt Nam

Biểu đồ 1 trình bày tình hình tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở Việt Nam từ
những năm đầu thế kỷ XXI đến thời điểm Điều tra biến động dân số năm
2013. Tính chung cả nưíc, tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi đã giảm từ 30‰
năm 2001 xuống còn 15,3‰ vào năm 2013. 

Mặc dù mức tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi của Việt Nam đã có sự giảm
dần nhưng vẫn có sự khác biệt khá lớn giữa các tỉnh/ thành phố. Tỷ lệ tử
vong trẻ em dưíi 1 tuổi thấp nhất là 8,1‰ ở thành phố Hồ Chí Minh và
Đồng Nai. Ngưîc lại, ở những tỉnh nghèo hoặc có tỷ lệ dân tộc thiểu số
cư trú cao có tỷ suất tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi cao như: Lai Châu (44‰),
Điện Biên (35,5‰), Kon Tum (40‰), Hà Giang (35,3‰), Quảng Trị
(33,5‰). Chênh lệch tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi giữa tỉnh cao nhất
(Lai Châu) và thấp nhất (TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai) là 5,43 lần. 
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Có sự khác biệt rõ ràng trong tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở giữa
các vùng kinh tế - xã hội của đất nưíc. Tây Nguyên, Trung du và miền nói
phía Bắc, và Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ là ba vùng có tỷ
lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi cao hơn số liệu trung bình của quốc gia, lần
lưît là 26,1‰, 23,2‰ và 17‰. Qua đó cho thấy, những khác biệt đáng kể
về tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi phản ánh sự cách biệt giữa các vùng về mức
độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như tiếp cận phúc lợi xã hội trong lĩnh
vực chăm sóc sức khỏe trẻ em. Thêm vào đó, mặc dù Việt Nam đã đạt Mục
tiêu thiên niên kỷ trong nỗ lực về giảm mức tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi
xuống dưíi 16‰ nhưng thực sự Nhà nưíc vẫn còn phải đầu tư nhiều hơn
nữa cho các vùng khó khăn nhằm góp phần nâng cao chất lưîng sống.

3. Mối liên hệ giữa các yếu tố nhân khẩu – xã hội và tử vong trẻ em
dưíi 1 tuổi

3.1. Tuổi kết hôn lần đầu của phụ nữ

Tuổi kết hôn lần đầu là một yếu tố quan trọng phản ánh khả năng sinh
học và chu trình sinh sản của ngưêi phụ nữ. Việc sinh con sớm thưêng
diễn ra khi có tuổi kết hôn lần đầu sớm và nó không những ảnh hưëng đến
sức khỏe của ngưêi mẹ và trẻ em mà còn làm cho thời gian tham gia vào
quá trình sinh sản của ngưêi mẹ kéo dài hơn và do đó số con sẽ nhiều hơn.
Những biến chứng trong quá trình mang thai và sinh con là nguyên nhân
gây tử vong 70.000 trưêng hợp mỗi năm ở ngưêi mẹ trong độ tuổi 15-19
(UNICEF, 2009).

Biểu đồ 1. Tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi qua các năm (‰)

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê năm 2001- 2003 và 2005- 2013.
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Tuổi kết hôn trung bình lần đầu (SMAM-singulate mean age at mar-
riage) ®ưîc ưíc lưîng gián tiếp từ tỷ lệ chưa từng kết hôn của các nhóm
tuổi từ 15-19 đến 45-49. Nói cách khác, SMAM là số năm sống trung bình
trưíc khi kết hôn lần đầu của những ngưêi kết hôn trưíc tuổi 50 (Tổng
cục Thống kê, 2011b). Biểu đồ 2 minh họa mối quan hệ giữa SMAM của
phụ nữ (®ưîc biểu diễn trên trục hoành, ký hiệu là x ở phư¬ng trình) và
IMR (®ưîc biểu diễn trên trục tung, ký hiệu là y ở phư¬ng trình) của các
tỉnh/ thành phố từ số liệu Điều tra biến động dân số năm 2013. Có mối
quan hệ nghịch giữa hai biến số này rất rõ ràng. Hệ số hồi quy cho biết
rằng, khi tăng 1 đơn vị ở SMAM của phụ nữ sẽ làm giảm 4,1 điểm phần
trăm ở tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi. Hệ số R bình phư¬ng của ®ưêng
tuyến tính này là 0,39 nói lên sự biến thiên trong IMR của các tỉnh/ thành
phố là khoảng 39% có thể ®ưîc giải thích bằng sự biến thiên trong tuổi
kết hôn lần đầu của phụ nữ ở các tỉnh/ thành phố.

3.2. Tổng tỷ suất sinh

Tổng tỷ suất sinh (TFR) ®ưîc hiểu là số con sinh sống bình quân của
mét ngưêi phụ nữ trong suốt cả cuộc đời, nếu ngưêi phụ nữ đó trong suốt
thời kỳ sinh đẻ tuân theo tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi như quan sát
®ưîc trong 12 tháng trưíc điều tra. 

Kết quả phân tích ở Biểu đồ 3 cho thấy, các tỉnh có TFR cao hơn đồng
thời có tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi cao hơn. Độ dốc của ®ưêng hồi
quy cho biết khi tăng 1 đơn vị của TFR sẽ làm tăng khoảng 17 đơn vị của

Biểu đồ 2. Mối quan hệ giữa IMR và SMAM của phụ nữ ở cấp tỉnh

Nguồn: Tác giả tính toán từ Điều tra biến động dân số 2013.
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IMR. Trên biểu đồ, điểm giao thấp nhất giữa hai chỉ tiêu là của thành phố
Hồ Chí Minh với TFR là 1,68 và IMR là 8,1‰. 

Từ kết quả phân tích mối liên hệ giữa tổng tỷ suất sinh với tỷ lệ tử vong
trẻ em dưíi 1 tuổi ở cấp tỉnh cho thấy rằng, khi gia đình càng đông con
thì khả năng đầu tư cho việc chăm sóc sức khỏe, nuôi dưìng trẻ em càng
hạn chế và do đó góp phần làm cho nguy cơ tử vong của trẻ em cao hơn. 

3.3. Điều kiện kinh tế 

Biểu đồ 4 thể hiện mối quan hệ rất rõ ràng khi các tỉnh/ thành phố có
tỷ lệ hộ nghèo cao hơn thì có tỷ lệ trẻ em dưíi 1 tuổi tử vong cao hơn. Hệ
số hồi quy thể hiện mối quan hệ giữa hai yếu tố là cứ tăng mỗi 1% tỷ lệ
hộ nghèo sẽ dẫn đến tăng 0,7 điểm phần trăm của IMR ở cấp tỉnh. Điểm
ngoài cùng của trục hoành thể hiện tỷ lệ hộ nghèo cao và tư¬ng ứng với tỷ
lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi cao là của các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, và
Hà Giang. Kết quả này làm nổi bật nhu cầu cần tập trung nhiều hơn cho
ngưêi nghèo tiếp cận với các dịch vụ y tế nhằm cải thiện chất lưîng cuộc
sống, từ đó giảm tỷ lệ tử vong trẻ em.

Kết quả phân tích hoàn toàn phù hợp với nhận xét từ một nghiên cứu
tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em gần đây rằng, từ năm 1992/1993 đã tồn tại
một mức độ trung bình về sự chênh lệch trong tỉ lệ tử vong sơ sinh ở trẻ
em Việt Nam thiên về có lợi cho những phụ nữ giàu có và con của họ
(UNICEF, 2008). 

Biểu đồ 3. Mối quan hệ giữa IMR và TFR ở cấp tỉnh

Nguồn: Tác giả tính toán từ Điều tra biến động dân số 2013.



66 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 26, số 1, tr. 61-72

3.4. Trình độ học vấn của phụ nữ

Mét trong những yếu tố của ngưêi mẹ liên quan đến hoạt động chăm
sóc sức khỏe cho trẻ em ®ưîc nhìn nhận ở hầu hết các nghiên cứu là học
vấn và kiến thức của ngưêi mẹ. Phụ nữ có học vấn thấp thưêng không hiểu
hoặc hiểu biết rất ít về những rủi ro khi sinh con và những vấn đề sức khỏe
khác, chẳng hạn tìm cách đến hệ thống y tế hoặc thư¬ng thuyết trong gia
đình về việc chăm sóc kịp thời để có thể cứu mạng sống của ngưêi mẹ và
đứa con sinh ra. Mỗi năm đi học của ngưêi mẹ tư¬ng ứng với tỉ lệ giảm 5-
10% trong mức độ tử vong của trẻ em dưíi năm tuổi (UNFPA, 2005).
Ngoài việc đẩy lùi thời điểm sinh con, ngưêi mẹ ®ưîc giáo dục có nhiều
khả năng đảm bảo miễn dịch cho con, biết nhiều thông tin hơn về chế độ
dinh dưìng và sử dụng các biện pháp có thai để giãn khoảng cách giữa các
lần sinh. Con cái của họ ®ưîc nuôi dưìng với chế độ dinh dưìng tốt hơn
và có tỷ lệ sống cao hơn (UNICEF, 2009). 

Mối quan hệ giữa tỷ lệ biết đọc, biết viết (biết chữ) của phụ nữ từ 15
tuổi trở lên và tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở cấp tỉnh/ thành phố ®ưîc
minh họa ở Biểu đồ 5. Theo kết quả phân tích, tỷ lệ biết chữ của phụ nữ
trên 14 tuổi của các tỉnh/ thành phố càng tăng thì tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi
1 tuổi có xu hưíng càng giảm. Điểm giao ngoài cùng giữa trục hoành và
trục tung là của thành phố Hồ Chí Minh, đây là địa phư¬ng có tỷ lệ phụ
nữ từ 15 tuổi trở lên biết chữ cao nhất cả nưíc, 97,6% và có tỷ lệ tử vong
trẻ em dưíi 1 tuổi thấp nhất, 8,1‰. Ngưîc lại, điểm giao cao nhất là của
tỉnh Lai Châu, tỉnh này có tỷ lệ phụ nữ 15 tuổi trở lên biết chữ thấp nhất

Nguồn: Tác giả tính toán từ Điều tra biến động dân số 2013.

Biểu đồ 4. Mối quan hệ giữa IMR và nghèo ở cấp tỉnh
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cả nưíc, 49,6% nhưng tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi lại cao nhất (44‰).  

3.5. Thành phần dân tộc

Những ngưêi dân tộc thiểu số thưêng là những ngưêi nghèo nhất trong
số những ngưêi nghèo. Họ thưêng không tiếp cận ®ưîc đầy đủ với nguồn
nưíc sạch và các nguồn lực khác, và có thể bị đẩy vào những hệ sinh thái
kém hoặc bị xuống cấp. So với phần đông dân số trong nưíc, nhóm ngưêi
này có tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và bà mẹ cao hơn (UNFPA, 2005). Kết quả
của Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 cho thấy, có sự
khác biệt rất rõ về tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi giữa các dân tộc. Biểu
đồ 6 trình bày tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi phân bố theo các dân tộc
có dân số một triệu ngưêi trở lên. Ngoài dân tộc Kinh có tỷ lệ tử vong trẻ
em dưíi 1 tuổi ở mức thấp nhất (13‰), các dân tộc khác đều cao hơn mức
trung bình chung của cả nưíc. 

Giữa các nhóm dân tộc thiểu số, tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở dân
tộc Hm«ng cao nhất và cao gần gấp 3 lần so với mức chung của cả nưíc
(46‰ so với 16‰). Cộng đồng ngưêi Hm«ng có quan điểm cho rằng phụ
nữ thưêng dễ đẻ và “mất đứa trẻ này ta sẽ có đứa trẻ khác - đó là báu vật
của Trời”. Nói chung ngưêi Hm«ng không sợ đứa bé sinh ra bị chết bởi vì
họ tin rằng đây là sự hiện thân của thần linh (UNFPA, 2008). Quan điểm
này là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong trẻ
em cao trong nhóm ngưêi Hm«ng. Qua đó cho thấy, đông con, nghèo đói,

Nguồn: Tác giả tính toán từ Điều tra biến động dân số 2013.

Biểu đồ 5. Mối quan hệ giữa IMR 

và tỷ lệ biết chữ của phụ nữ >=15 tuổi ở cấp tỉnh
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học vấn thấp và tử vong trẻ em là cái vòng luẩn quẩn kìm hãm sự phát triển
của đồng bào dân tộc ít ngưêi nãi chung và của dân tộc Hm«ng nói riêng.
Mặc dù đã có rất nhiều chư¬ng trình của chính phủ ®ưîc thiết kế và thực
hiện để hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số nhưng nơi đây vẫn còn là “lõi
nghèo”, “túi nghèo” của cả nưíc (UNFPA, 2011).

3.6. Phân tích đa biến về các yếu tố nhân khẩu học - xã hội ảnh
hưëng đến tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi

Để xác định các đặc điểm nhân khẩu học - xã hội có ảnh hưëng như
thế nào đến tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở cấp tỉnh/ thành phố, nghiên
cứu đã sử dụng phư¬ng pháp phân tích hồi quy đa biến. Do số lưîng mẫu
nhỏ và phân bố không thể hiện là một phân phối chuẩn vì thế các biến số
®ưîc điều chỉnh cho phù hợp bằng hàm logarithm. Số lưîng biến số xem
xét ®ưîc ®ưa tăng dần vào các mô hình. ở mô hình cuối cùng (mô hình 5)
cả 6 biến số đều ®ưîc phân tích.

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy rằng, ở những tỉnh có tổng tỷ suất sinh cao
hơn thì tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi cũng tăng lên. Trong khi đó, tỷ lệ
phụ nữ từ 15 tuổi trở lên biết chữ của các tỉnh càng tăng thì tỷ lệ tử vong
trẻ em dưíi 1 tuổi càng giảm.

Tác động của hai biến số tỷ lệ dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo đối
với tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi mang tính chất đồng biến và có ý nghĩa
thống kê. Nghĩa là tỷ lệ dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo càng cao thì tỷ
lệ trẻ em dưíi 1 tuổi tử vong càng cao. Kết quả phân tích cũng gợi ý rằng,
cùng có những đặc trưng nhân khẩu học - xã hội như nhau nhưng khu vực

Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009.

Biểu đồ 6. Tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi chia theo một số dân tộc (‰)
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Tây Nguyên có tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi cao hơn so với đồng bằng
sông Hồng. Kết quả này một lần nữa khẳng định, Tây Nguyên là khu vực
cần ®ưîc chó ý nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em nãi chung
và giảm tỷ lệ trẻ em dưíi 1 tuổi tử vong nói riêng. 

4. Thảo luận và kết luận 

Mặc dù tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở Việt Nam đã giảm dần trong
những thập kỷ qua và có tỷ lệ tư¬ng đối thấp nhưng Điều tra biến động
dân số năm 2013 cho thấy vẫn có sự khác biệt giữa các tỉnh/ thành phố.
Kết quả phân tích khẳng định có mối quan hệ chặt chẽ giữa một số yếu tố
nhân khẩu học - xã hội với tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi.

Tổng tỷ suất sinh của phụ nữ có mối quan hệ tiêu cực với tỷ lệ tử vong
trẻ em dưíi 1 tuổi ở cấp tỉnh/ thành phố của Việt Nam. Việc có ít hơn
những lần sinh con không chủ định trưíc có thể tạo điều kiện cho các bà
mẹ tham gia vào lực lưîng lao động, giúp cho các cặp vợ chồng đạt ®ưîc
quy mô gia đình mong muốn. Do vậy, việc tiếp tục thực hiện các chư¬ng
trình kế hoạch hóa gia đình ở các vùng có TFR cao là rất cần thiết để góp

Bảng 1. Mô hình hồi quy về tác động của các yếu tố nhân khẩu học - 
xã hội đối với tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở cấp tØnh/thµnh phố

Nguồn: Tác giả tính toán từ Điều tra biến động dân số 2013 và Tổng điều tra dân số

và nhà ở Việt Nam năm 2009.
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phần giảm thiểu tỷ lệ tử vong trẻ dưíi 1 tuổi.

Sự nghèo khổ gắn liền với tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở Việt Nam.
Phân tích của Nhóm hành động chống đói nghèo (2002) cho biết, việc
giảm nghèo khổ ở Việt Nam có khả năng mang lại kết quả khả quan trong
việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưíi 1 tuổi. Vì thế, việc đạt các mục tiêu
về tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi ở Việt Nam sẽ phụ thuộc chủ yếu vào
tiến bộ trong việc giảm nghèo đói và khả năng của Chính phủ trong việc
mở rộng dịch vụ và chất lưîng dịch vụ y tế ở các vùng nông thôn và vùng
sâu, vùng xa. 

Học vấn của phụ nữ là một chỉ báo quan trọng qua đó có thể dự đoán
®ưîc triển vọng sống của trẻ em. Nhiều nghiên cứu cho thấy giáo dục của
ngưêi mẹ là thưíc đo tư¬ng đối ổn định và là yếu tố kinh tế - xã hội có
khả năng lớn nhất trong dự đoán tình trạng sức khỏe của trẻ em. Nghiên
cứu của John C. Caldwell cho biết, trong toàn bộ số liệu của thế giới thứ
ba ®ư¬ng thời, có sự tác động đáng kể vào mức chết của trẻ em là từ học
vấn bố mẹ và phần nhiều ảnh hưëng này vưît qua việc kiểm soát đối với
thu nhập (John C. Caldwell, 1994). 

Thực hiện thập kỷ biết chữ của Liên hợp quốc (2003-2012), cộng đồng
quốc tế đã nhấn mạnh phư¬ng diện xã hội của việc biết chữ và công nhận
rằng “tạo ra các môi trưêng và xã hội biết chữ là một điều kiện cần thiết
để đạt các mục tiêu về xóa nghèo khổ, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, hạn chế
gia tăng dân số, đạt bình đẳng giới và bảo đảm phát triển bền vững, hòa
bình và dân chủ” (United Nations, 2001). Dự án Thiên niên kỷ của Liên
hợp quốc cũng nhận mạnh rằng, giáo dục trung học cơ sở hoặc cao hơn
cho phụ nữ là một yếu tố mang tính chiến lưîc và điều này sẽ mang lại
“hiệu quả lớn nhất cho việc trao quyền cho phụ nữ”. Giáo dục mang lại
hiệu quả cho nữ giới nhiều hơn nam giới vì phụ nữ có học sẽ tăng cưêng
sử dụng các dịch vụ sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình, đồng thời
thay đổi thái độ của họ đối với các hủ tục (UNFPA, 2005). Tỷ lệ biết chữ
của Việt Nam đã ®ưîc nâng lên rõ rệt và không có sự chênh lệch nhiều về
giới trong việc hưëng thụ thành quả của giáo dục. Tuy nhiên, vẫn có sự
chênh lệch về trình độ học vấn đạt ®ưîc giữa các vùng trong nưíc và giữa
các tầng lớp giàu, nghèo trong xã hội. Đối với ngưêi dân tộc thiểu số, vấn
đề không biết tiếng phổ thông vẫn còn là một trở ngại cho việc nâng cao
trình độ học vấn của phụ nữ và hạn chế phần nào khả năng chăm sóc sức
khỏe cho trẻ em. 

Kết quả phân tích cung cấp những bằng chứng khẳng định mối quan hệ
chặt chẽ giữa yếu tố dân tộc và tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi. Phong tục tập
quán, niềm tin của ngưêi dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong
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chăm sóc sức khỏe trẻ em nãi chung và tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi nói
riêng. Ví dụ, theo quan niệm của ngưêi Thái và ngưêi Hm«ng, nếu có
những triệu chứng/ vấn đề như tai biến sản khoa, sinh con dị tật xảy ra là
do “ma dữ nhập vào bụng mẹ”, “hồn vía đứa trẻ không hợp với hồn vía của
mẹ”. Những quan niệm này có thể khiến họ chậm trễ trong quyết định tìm
kiếm dịch vụ y tế. Thậm chí có trưêng hợp tai biến nặng, họ để cho phô
nữ mang thai, trẻ sơ sinh tử vong mà không chạy chữa vì cho rằng “trời
bắt vậy” (UNFPA, 2010). Có thể nói, sự khác biệt vẫn tiếp tục tồn tại trong
tỷ lệ tử vong trẻ em dưíi 1 tuổi giữa ngưêi Kinh và ngưêi dân tộc thiểu số. 

Việt Nam có một mạng lưíi chăm sóc y tế rộng khắp với một đội ngũ
nhân viên y tế đông đảo và các chư¬ng trình y tế công cộng ®ưîc tổ chức
tốt. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận và chất lưîng dịch vụ ở các vùng nghèo
và vùng xa xôi vẫn gặp những cản trở do đó việc chăm sóc sức khỏe cho
trẻ em trong những vùng này vẫn còn những hạn chế nhất định. Những
dịch vụ cung cấp cho ngưêi nghèo thưêng không đạt tiêu chuẩn, và thái
độ phân biệt đối xử cũng như trình độ điều trị kém có thể khiến những
ngưêi nghèo không quay lại sử dụng các dịch vụ đó nữa (UNFPA, 2005).
Do vậy, trưíc hết cần phải ưu tiên cải thiện mạng lưíi và cơ sở chăm sóc
sức khỏe ban đầu nói chung và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em nói riêng
(bao gồm cả thiết bị và nhân lực có chuyên môn thích hợp) ở khu vực nông
thôn, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vì chăm sóc sức khỏe sinh sản là
yếu tố quan trọng nhất trong các yếu tố quyết định mức độ chết trẻ em và
tăng tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh (Tổng cục Thống kê, 2011a).

Trên phư¬ng diện quốc gia, những nỗ lực nhằm nâng cao tỷ lệ chăm
sóc sức khỏe trẻ em giai đoạn thai sản và giai đoạn nuôi dưìng, đặc biệt
đối với trẻ em dân tộc thiểu số, ở vùng sâu vùng xa... chắc chắn sẽ góp
phần hạ thấp tỷ lệ tử vong trẻ em ở Việt Nam. Hai nhóm phụ nữ nghèo và
phụ nữ có trình độ giáo dục thấp không chỉ ít cơ hội hưëng thụ các dịch
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe trẻ em mà họ cũng
ít nhu cầu hơn nên con cái của có nhiều khả năng bị chết yểu hơn. Do đó,
các hoạt động truyền thông cần phải tiến hành có trọng điểm và phù hợp
về văn hóa để làm thay đổi thói quen nhằm gia tăng nhu cầu về các dịch
vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em (Nhóm hành động chống đói nghèo,
2002). Cần cung cấp cho cộng đồng những thông tin đầy đủ, hỗ trợ cho
các gia đình và ngưêi chăm sóc trẻ em những phư¬ng thức xử lý đúng lúc
và kịp thời (Trần Quý Long, 2009). Đồng thời, các dịch vụ và các chư¬ng
trình thông tin, giáo dục và truyền thông phải ®ưîc coi là mục tiêu ưu tiên
chính, và các chư¬ng trình này cần ®ưîc thiết kế một cách hữu hiệu nhằm
hưíng phụ nữ có trình độ học vấn thấp hoặc không có học vấn các vùng
khã kh¨n.n
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